






















 thi vi t (s  02) n m 2005 
Câu 1: (2) 
Trong báo cáo th ng niên c a nhi u doanh nghi p, ngoài báo cáo tài chính ã c 
ki m toán và báo cáo ki m toán, còn có nh ng thông tin khác, ví d  báo cáo ho t ng 
c a H i ng qu n tr , Báo cáo v  s n ph m và th  tr ng…Các thông tin này c 
g i là: “Thông tin khác trong tài li u có báo cáo tài chính ã c ki m toán”. Bi t 
r ng ki m toán viên và công ty ki m toán không có trách nhi m ph i a ra ý ki n v  
các thông tin khác. 
Yêu c u: 
a, Trình bày trách nhi m c a ki m toán viên v  vi c xem xét các thông tin khác trong 
tài li u có báo cáo tài chính ã c ki m toán. Gi i thích vì sao? 
b, Khi phát hi n có i m mâu thu n tr ng y u gi a các thông tin khác và báo cáo tài 
chính, ki m toán viên c n ti n hành nh ng th  t c gì? 
Câu 2(3) 
Trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính c a công ty TNHH Hoàn ki m cho n m 
tài chính k t thúc ngày 31.12.2004, ki m toán viên Thanh Hà nh n th y vào nh ng 
ngày cu i c a cu c ki m toán giá tr  các kho n u t  c a công ty TNHH Hoàn ki m 
vào các công ty liên k t b  s t gi m nghiêm tr ng. 
Ki m toán viên Thanh Hà  ngh  Giám c công ty TNHH Hoàn ki m trình bày 
thông tin này trên B n thuyêt minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên Giám c công ty 
TNHH Hoàn ki m không ng ý vì cho r ng s  ki n này di n ra vào ngày 18.01.2005 
– là ngày sau ngày k t thúc n m tài chính 2004. 
Yêu c u: 
a, Anh/Ch  hãy thay m t ki m toán viên Thanh Hà vi t m t o n gi i thích cho Giám 

c công ty TNHH Hoàn ki m v  s  c n thi t c a vi c công b  s  ki n này trên B n 
thuy t minh báo cáo tài chính n m 2004. 
b, Gi  s  Giám c công ty TNHH Hoàn ki m không ng ý công b  s  ki n trên, 
ki m toán viên Thanh Hà ã quy t nh a ra ý ki n ch p thu n t ng ph n, ngo i tr  
vi c không công b  s  ki n s t gi m giá tr  th  tr ng các kho n u t  c a công ty. 
Anh/Ch  hãy nh n xét v  cách x  lý c a ki m toán viên Thanh Hà và trình bày ý ki n 
c a Anh/Ch . 
Câu 3: (2 ) 
Anh/Ch  ang th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty Th ng m i 
Toàn c u cho n m tài chính k t thúc ngày 31.12.2004. Công ty Th ng m i Toàn c u 

c thành l p ngày 02.01.2003 và báo cáo tài chính n m 2003 ch a c ki m toán. 
Trong quá trình trao i v i k  toán tr ng c a Công ty Th ng m i Toàn c u, 
Anh/Ch  c bi t trong n m 2003 m i thành l p do thi u cán b  k  toán  n ng l c 
nên ã có m t s  sai sót trong s  li u k  toán nh  sau: 
1. Kho n v n góp c a Ông Waterhouse là 480 tri u ng t  ngày 02.01.2003 b  ghi 
nh m thành m t kho n vay dài h n v i lãi su t 10% n m. K  toán Công ty Th ng 
m i Toàn c u v n tính lãi ph i tr  hàng n m m c dù không thanh toán. 
2. Có m t tài s n c  nh h u hình nguyên giá 12 tri u ng do Công ty Th ng m i 
Toàn c u mua và a ngay vào s  d ng t  ngày 01.07.2003 c ghi nh n toàn b  
vào chi phí bán hàng n m 2003. 



3.  d  phòng s  bi n ng t  giá cho n m 2004, k  toán ã trích tr c m t kho n 
chi phí ph i tr  420 tri u ng vào ngày 31.12.2003 (tính vào chi phí tài chính). 
Kho n m c này không c s  d ng cho n cu i n m 2004. 
Yêu c u: 
a, Gi  s  qua ki m tra các sai sót trên là có th c và Công ty Th ng m i Toàn c u 
ch a ti n hành b t ký s  i u ch nh nào trên s  sách k  toán. Anh/Ch  hãy xác nh 
nh h ng t ng h p c a các sai sót trên n các kho n m c c a B ng cân i k  toán 

và Báo cáo k t qu  h at ng kinh doanh c a n m tài chính 2003 và 2004. 
b, V i các d  li u câu a, gi  s  các sai l ch trên là tr ng y u, Anh/Ch  hãy  xu t các 
i u ch nh thích h p trên báo cáo tài chính c a n m tài chính k t thúc ngày 

31.12.2004 
Thông tin b  sung: 
Tài s n c  nh h u hình có th i gian s  d ng là 5 n m và c kh u hao theo 
ph ng pháp ng th ng. Th i gian b t u tính kh u hao là ngày t ng tài s n. 
Cho n n m 2004, Công ty Th ng m i Toàn c u v n còn trong th i k  c mi n 
thu  thu nh p doanh nghi p. 
Câu 4 (3) 
Ki m toán viên Nguy n Hùng ang tìm hi u v  khách hàng ph c v  cho vi c l p k  
ho ch ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty Thi t b  An toàn cho n m tài chính k t 
thúc ngày 31.12.2004. 
Các thông tin mà ki m toán viên Nguy n Hùng thu th p c v  tình hình bán hàng 
và t n kho nh  sau: ( n v : tri u ng) 
 

S n ph m Doanh thu Giá v n hàng bán Hàng t n kho 
2003 2004 2003 2004 31.12.2003 31.12.2004 

Bình phòng cháy B-1 120 210 80 140 21 35 
Bình phòng cháy B-2 240 220 140 150 30 45 
Bình phòng cháy B-3 320 310 230 220 50 65 
Bình phòng cháy B-4 620 710 380 420 150 120 
C ng 1300 1450 830 930 251 265 
 
Yêu c u: 
a, Tính t  l  lãi g p trên doanh thu và s  vòng quay hàng t n kho c a toàn Công ty và 
c a t ng m t hàng. Gi  s  các s  li u c a Công ty là úng, các t  s  trên có th  cho 
th y m t tình hình kinh doanh nh  th  nào trong n m 2004? 
b, Cho bi t nh ng t  s  trên s  giúp ki m toán viên l u ý n nh ng r i ro nào c a 
báo cáo tài chính? 
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BÀI THI ĐẠT ĐIỂM CAO
ĐỀ THI 

Câu hỏi 1: Tính độc lập là một nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Tính 
độc lập có thể bị ảnh hưởng do các nguy cơ do tư lợi, tự kiểm tra, sự bào chữa, quan 
hệ ruột thịt, quan hệ khác và sự đe doạ. 

Yêu cầu: Giải thích khái niệm nguy cơ do tư lợi. Nêu bốn trường hợp cụ thể
nguy cơ do tư lợi có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV và cho thí dụ. 

Bài làm:Tính độc lập là một nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Tính độc 
lập có thể bị ảnh hưởng bởi các nguy cơ tư lợi. Nguy cơ do tư  lợi là nguy cơ tính độc 
lập của kiểm toán không được đảm bảo do quyền lợi cá nhân.“Nguy cơ do tư lợi” diễn 
ra khi công ty kiểm toán hoặc một thành viên nhóm kiểm toán có thể thu được lợi ích 
tài chính hoặc các xung đột lợi ích cá nhân khác với khách hàng sử dụng dịch vụ bảo 
đảm.

4 trường hợp có thể dẫn đến "Nguy cơ do tư lợi":
a) Lợi ích tài chính trực tiếp hoặc lợi ích tài chính gián tiếp có tính chất trọng

yếu tại khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo, ví dụ: KTV có tham gia hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của đơn vị được kiểm toán hoặc KTV là chủ sở hữu, đồng chủ sở 
hữu, thành viên của Hội đồng quản trị, có cổ phần trong đơn vị được kiểm toán

b) Một khoản nợ, khoản bảo lãnh hoặc quà tặng nhận từ khách hàng sử dụng
dịch vụ đảm bảo hoặc từ giám đốc hay nhân viên của họ.

c) Quá phụ thuộc vào phí dịch vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo.
d) Có khả năng trở thành nhân viên của khách hàng sử dụng dịch vụ bảo đảm

trong tương lai;
Trong các trường hợp trên, KTV có thể vì lợi ích cá nhân mà không thực hiện 

tốt đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của KTV cũng như không thực hiện tốt các thủ 
tục trong quá trình kiểm toán của mình. Ví dụ:

(i) Khi KTV đồng thời là thành viên trong Ban giám đốc của đơn vị được kiểm 
toán, KTV này sẽ có thể che dấu cho đơn vị được kiểm toán các gian lận, sai sót mà 
Ban giám đốc phải chịu trách nhiệm, hay đồng ý cho ghi khống doanh thu để đạt lợi 
nhuận cao

(ii) KTV là cổ đông của công ty: có thể sẽ đồng ý với các bút toán sai lệch để 
nhằm tăng lợi nhuận và tăng cổ tức được chia cho cổ đông.

(iii) KTV là chủ nợ của doanh nghiệp được kiểm toán: KTV có thể sẽ đồng ý 
cấu kết với doanh nghiệp để che dấu tình trạng nợ của doanh nghiệp, nhằm mục đích 
xử lý nợ của mình trước khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Câu hỏi 2: Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty Ngọc
Khánh cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2005, KTV đề nghị gửi thư xác nhận
nhưng Giám đốc doanh nghiệp từ chối không đồng ý gửi thư đến 5 khách hàng trong
số 60 khách hàng đề nghị xác nhận. 

Yêu cầu: Theo Anh/Chị, KTV cần làm gì trong trường hợp này. 
Bài làm: Nếu đơn vị được kiểm toán từ chối gửi thư xác nhận đến 5 khách 

hàng trong số 60 khách hàng đề nghị xác nhận, KTV cần thực hiện các thủ tục sau:
+ Trường hợp ban giám đốc đơn vị được kiểm toán yêu cầu KTV không gửi thư 

yêu cầu xác nhận đến một số khách nợ thì KTV phải xem xét yêu cầu này có chính 
đáng hay không.
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+ Trước khi chấp thuận yêu cầu này, KTV phải xem xét những bằng chứng 
chứng minh cho giải thích của ban giám đốc. 

+ Trường hợp chấp nhận quyết định của Ban giám đốc, KTV phải xác định nếu 
các khoản phải thu của 5 khách hàng trên là trọng yếu trong báo cáo tài chính thì cần 
áp dụng các thủ tục thay thế đối với số dư của những khoản phải thu không được gửi 
thư xác nhận, như: 

- Kiểm tra các các chứng từ, bằng chứng chứng tỏ tính đã xảy ra, giá trị hợp lý, 
quyền của doanh nghiệp đối với giao dịch bán hàng và khoản phải thu đối với các 
khách hàng này. 

- Kiểm tra các khoản thanh toán của khách hàng sau ngày lập bảng cân đối kế 
toán. 

- Qua các thông tin bên ngoài, tham khảo sự tồn tại hiện hữu và tình trạng tài 
chính của các khách hàng này. 

+ Nếu KTV không chấp nhận quyết định của Ban giám đốc đơn vị được kiểm 
toán và bị cản trở trong việc gửi thư xác nhận làm phát sinh các hạn chế về phạm vi 
kiểm toán, khi đó cần xem xét ảnh hưởng của các hạn chế đó đến báo cáo kiểm toán. 
KTV cần đánh giá mức độ trọng yếu của các khoản phải thu liên quan đến các khách 
hàng này so với toàn bộ số dư tài khoản phải thu khách hàng để quyết định liệu có phải 
đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần hay không.  

Câu hỏi 3: Toàn là một trợ lý KTV của Anh/Chị trong hợp đồng soát xét báo 
cáo tài chính của công ty An Thái cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2005. Mặc dù 
đã có kinh nghiệm một năm nhưng đây là lần đầu Toàn tham gia thực hiện một hợp 
đồng soát xét. 

Yêu cầu: Anh/Chị hãy giải thích cho Toàn về sự khác biệt của mức độ đảm bảo 
của công tác soát xét báo cáo tài chính với mức độ đảm bảo của một cuộc kiểm toán 
báo cáo tài chính. Đồng thời nêu những đặc điểm của báo cáo soát xét và các loại ý 
kiến của KTV. 

Bài làm: Công tác soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) không đưa ra sự đảm bảo 
hợp lý như một cuộc kiểm toán BCTC. Công tác soát xét BCTC chỉ cung cấp mức độ 
đảm bảo vừa phải rằng các thông tin đã soát xét không chứa đựng những sai sót trọng 
yếu trong các BCTC đã được lập mà thôi. Vì vậy mức độ đảm bảo của công tác soát 
xét BCTC thấp hơn một cuộc kiểm toán BCTC. 

Để có được ý kiến về sự đảm bảo vừa phải trong báo cáo kết quả công việc soát 
xét Báo cáo tài chính, KTV phải thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp bằng cách điều 
tra, thu thập thông tin và  thực hiện các thủ tục phân tích, nhằm có được căn cứ cho ý 
kiến của mình. Ví dụ: Khi thực hiện kiểm toán khoản mục tiền, KTV nhất định phải 
gửi thư xác định tới ngân hàng để kiểm tra số dư các tài khoản là các thông tin có liên 
quan như tài sản thế chấp, tài khoản bị giới hạn, số dư vay Ngân hàng… 

Khi thực hiện soát xét BCTC đối với khoản mục tiền, KTV có thể không phải 
gửi thư xác nhận tới ngân hàng. Thay vào đó, để kiển tra các số dư tài khoản, có thể 
đối chiếu vào các Thông báo số dư của Ngân hàng. Để kiểm tra các tài khoản bị giới 
hạn hay các thông tin của tài sản thế chấp, có thể dựa vào giải trình của Ban giám đốc 
và kiểm tra chéo với nghiệp vụ kế toán ở các tài khoản khác. Để kiểm tra số dư các 
khoản vay, có thể chỉ kiểm tra vào hợp đồng vay vốn và ghi chép của đơn vị.  

Những đặc điểm của Báo cáo soát xét: 
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Báo cáo soát xét phải ghi rõ tiêu đề là báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo 
tài chính, tham chiếu đến chuẩn mực về soát xét và nêu rõ rằng công tác soát xét chỉ 
giới hạn ở việc điều tra và áp dụng thủ tục phân tích, công tác soát xét không phải là 
kiểm toán nên các thủ tục thực hiện chỉ cung cấp một mức độ đảm bảo vừa phải thấp 
hơn so với một cuộc kiểm toán và không đưa ra bất kỳ ý kiến kiểm toán nào.  

Các loại ý kiến của KTV trên báo cáo soát xét: 
 Báo cáo kết quả công tác soát xét phải: 
- Đưa ra sự đảm bảo vừa phải trong đó nêu rõ rằng khi thực hiện công tác soát 

xét BCTC, KTV đã không phát hiện ra những sự kiện nào khiến cho KTV cho rằng 
báo cáo tài chính không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc được Việt Nam chấp nhận; hoặc 

- Nếu đã phát hiện ra những sự kiện làm cho KTV cho rằng BCTC không phản 
ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với chuẩn mực kế toán 
Việt Nam hoặc được Việt Nam chấp nhận thì KTV cần mô tả các sự kiện này và nếu 
có thể, định lượng các ảnh hưởng tới BCTC, và: 

+ Đưa ra ý kiến ngoại trừ cho sự đảm bảo vừa phải; hoặc 
+ Trong trường hợp các sự kiện trên là trọng yếu đối với báo cáo tài chính và 

liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục đến mức mà KTV kết luận rằng ý kiến 
ngoại trừ là chưa đủ để thể hiện tính không đầy đủ và sai lệch của báo cáo tài chính, thì 
KTV đưa ra kết luận không chấp nhận, trong đó nêu rõ rằng báo cáo tài chính không 
phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với chuẩn mực kế 
toán Việt Nam hoặc được Việt Nam chấp nhận; 

- Nếu có tồn tại giới hạn trọng yếu trong phạm vi công tác soát xét, thì KTV cần 
mô tả giới hạn này và: 

+ Đưa ra ý kiến ngoại trừ cho sự đảm bảo vừa phải đối với những khoản điều 
chỉnh có thể có nếu không bị giới hạn trong công việc soát xét; hoặc 

+ Nếu ảnh hưởng có thể của các giới hạn trong công việc soát xét là trọng yếu 
và liên quan đến nhiều khoản mục đến mức mà KTV kết luận rằng không thể đưa ra 
bất kỳ sự đảm bảo nào, thì đưa ra ý kiến không chấp nhận. 

Câu hỏi 4: Trong quá trình kiểm tra về hàng tồn kho và các khoản mục liên 
quan của Công ty điện tử Tân Phú, một nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm điện 
tử dân dụng, KTV ghi nhận những tình huống sau: 

(a) Trong lúc chứng kiến kiểm kê, KTV ghi nhận có ba xe tải chứa đầy sản 
phẩm đã được bốc xếp xong chuẩn bị chở đi giao hàng, KTV tìm hiểu và biết số hàng 
này không được tính vào hàng tồn kho của công ty. 

(b) Cũng trong quá trình kiểm kê, KTV ghi nhận một số khá lớn sản phẩm mà 
bao bì đã cũ và phủ đầy bụi bặm. Khi được phỏng vấn, giám đốc nhà máy cho biết các 
sản phẩm này chắc chắn bán được, chỉ cần giảm giá một ít mà thôi. 

(c) Qua trao đổi với Giám đốc nhà máy, KTV được biết đây là lần đầu tiên từ 
khi thành lập, sản lượng sản xuất thấp hơn đáng kể so với mức công suất bình thường. 
Điều này được giải thích do tình hình cạnh tranh và bằng chứng là dù đã giảm sản 
lượng, số sản phẩm sản xuất trong kỳ cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 50%. 

(d) Số liệu kiểm kê thực tế và số liệu trên sổ chi tiết hàng tồn kho có chênh lệch 
đáng kể. Được biết trong năm, đơn vị đã cài đặt một phần mềm theo dõi kế toán hàng 
tồn kho mới. 
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Yêu cầu: Anh/Chị hãy trình bày các thủ tục kiểm toán bổ sung mà KTV cần 
thực hiện để thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho mỗi trường hợp trên. 

Bài làm: Các thủ tục kiểm toán nên cần bổ sung để thu thập đầy đủ bằng chứng 
thích hợp trong từng trường hợp như sau: 

(a) Trong lúc chứng kiến kiểm kê, KTV ghi nhận ba xe tải chứa đầy sản phẩm 
đã được bốc xếp xong, chuẩn bị chở đi giao hàng, KTV còn hiểu và biết được số hàng 
này không được tính vào hàng tồn kho của công ty. 

- Trường hợp này, KTV cần kiểm tra việc khoá sổ đối với nghiệp vụ bán hàng, 
việc ghi nhận doanh thu và nợ phải thu, KTV cần quan sát cách thức sắp xếp hàng tồn 
kho trong quá trình kiểm kê xem hàng trong kho và hàng chuẩn bị chở đi giao cho 
khách hàng có được tách biệt hay không, có để xảy ra tình trạng nhập, xuất từ kho ra 
xe chở hàng trong quá trình kiểm kê không. Thực tế nếu không có sự tách biệt này thì 
KTV cần xem xét đó là do chưa được thiết kế trong hệ thống kiểm soát nội bộ hoặc 
dược thiết kế nhưng không thực hiện để đánh giá rủi ro kiểm toán.  

- KTV cần thu thập hợp đồng, hoá đơn và phiếu xuất kho cho lô hàng trên. Các 
thông tin trên hợp đồng, hoá đơn phải phù hợp với thực tế lô hàng xuất bán, phải có 
nội dung hợp pháp và hợp lý. Phiếu xuất kho ghi đúng thời điểm xuất hàng và số 
lượng hàng thực tế, đồng thời KTV phải kiểm tra phương thức bán hàng ghi trong hợp 
đồng và thực tế thực hiện để xem xét đã có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích 
kinh tế từ người bán sang người mua, có sự chuyển giao quyền quản lý gắn với quyền 
kiểm soát và quyền sở hữu từ người bán sang người mua.  

- KTV cần thu thập biên bản kiểm kê được công ty hoàn thiện ngay sau khi 
kiểm kê xong, KTV phải đảm bảo đã kiểm tra mẫu trên kết quả kiểm kê này và lô hàng 
nói trên không được bao gồm trong kết quả kiểm kê này. 

- KTV cần kiểm tra bảng đối chiếu giữa số liệu sổ sách và kết quả kiểm kê đã 
thu thập và bảo đảm là bảng đối chiếu này đã được điều chỉnh, xử lý hợp lý. 

Nếu các điều kiện ghi nhận doanh thu  đã thoã mãn, KTV cần kiểm tra sổ chi 
tiết doanh thu bán hàng (TK511)và phải thu khách hàng để đảm bảo giao dịch bán lô 
hàng trên được phản ánh phù hợp trên các tài khoản liên quan. Nếu cần thiết, KTV gửi 
thư xác nhận đến khách hàng. 

Nếu điều kiện ghi nhận doanh thu chưa thoả mãn, đơn vị phải tính số hàng hoá 
này vào hàng tồn kho của doanh nghiệp đồng thời không chấp nhận việc ghi nhận 
doanh thu và nợ phải thu. 

(b) Trong quá trình kiểm kê, KTV  ghi nhận một số khá lớn sản phẩm mà bao bì 
đã cũ và phủ đầy bụi bặm. Khi được phỏng vấn, giám đốc nhà máy cho biết “các sản 
phẩm này chắc chắn bán được, chỉ cần giảm giá một ít mà thôi”. 

Đối với các sản phẩm này KTV cần kiểm tra xem có cần phải lập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho không.KTV cần yêu cầu xem Sổ (hoặc thẻ) kho theo dõi nhập, 
xuất tồn của thủ kho và kiểm tra bao bì của số hàng trên để xem xét ngày nhập kho 
nhằm xác định thời gian tồn kho. So sánh thời gian lưu kho của lô hàng này với thời 
gian lưu kho trung bình của các sản phẩm tương tự của công ty cũng như so sánh với 
sản phẩm tương tự trên thị  trường xem số ngày tồn kho đó có quá dài hay không. Nếu 
là các sản phẩm có thời hạn sử dụng thì so sánh ngay với thời hạn sử dụng quy định để 
xem lô hàng này có còn thời hạn và giá trị sử dụng không.Đồng thời KTV cần xem xét 
tình trạng và phẩm chất hàng tồn kho thông qua kiểm tra vật chất. KTV phải xem xét 
catolôg về giá bán, xem xét việc tiêu thụ các sản phẩm này sau ngày kết thúc niên độ. 
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Nếu thực tế kiểm tra thấy  hàng đã bị hỏng hoặc bị rách, đổ vỡ, v.v… thì cần trao đổi 
ngay với cán bộ kỹ thuật và cán bộ có liên quan để đánh giá mức độ hỏng hóc, khả 
năng thanh lý và giá bán ước tính có thể thu hồi được của sản phẩm nếu thanh lý.  

KTV cần trao đổi các bằng chứng mà mình thu thập được với ban giám đốc nhà 
máy. Đồng thời KTV phải xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của lô 
hàng nói trên, bao gồm giá bán ước tính và chi phí ước tính tiêu thụ chúng  để làm căn 
cứ trích lập dự phòng. 

(c) Qua trao đổi với giám đốc nhà máy, KTV được biết đây là lần đầu tiên từ 
khi thành lập, sản lượng sản xuất thấp hơn đáng kể so với mức công suất bình thường. 
Điều này được giải thích do tình hình cạnh tranh và bằng chứng là dù đã giảm sản 
lượng, số sản phẩm sản xuất trong kỳ cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 50%. 

KTV cần so sánh sản lượng sản xuất trong năm với các năm trước cũng như so 
sánh sản lượng sản xuất trong năm  với công suất bình thường của nhà máy. Nếu đúng 
là sản lượng thực tế sản xuất thấp hơn mức công suất bình thường, KTV cần thực hiện 
các thủ tục sau: 

+ Xem xét phương pháp đánh giá hàng tồn kho của công ty,do sản lượng thực tế 
sản xuất  thấp hơn mức công suất bình thường nên KTV cần lưu ý là phần chi phí sản 
xuất chung cố định chưa được phân bổ phải được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong 
kỳ. 

(i) Nếu đánh giá dựa trên phương pháp giá thành tiêu chuẩn (giá thành dựa trên 
công suất bình thường), KTV cần kiểm tra tài khoản, Sổ kế toán ghi chép toàn bộ 
chênh lệch giữa giá thành tiêu chuẩn và chi phí sản xuất thực tế của sản phẩm sản xuất 
trong kỳ . Nếu nhà máy có sản lượng sản xuất thực tế thấp hơn mức công suất bình 
thường thì số chênh lệch này phải ghi nhận  vào giá vốn hàng bán trong kỳ để phản 
ánh vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

(ii) Nếu đánh giá dựa trên phương pháp giá thành thực tế thì KTV cần đề nghị 
đơn vị tính toán giá thành sản phẩm dựa trên công suất bình thường và phản ánh số 
chênh lệch giữa giá thành tiêu chuẩn và giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất trong 
kỳ  vào giá vốn hàng bán để phản ánh vào báo cáo kết  quả hoạt động kinh doanh. 

+ KTV cũng cần lưu ý về khả năng tiêu thụ số sản phẩm này để lập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho. KTV phải thu thập, xem xét giá ước tính có thể bán được và 
chi phí tiêu thụ ước tính của các sản phẩm này, nếu giá trị ghi sổ của các sản phẩm này 
nhỏ hơn giá trị thuần có thể thực hiện được mà đơn vị chưa lập dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho thì KTV yêu cầu đơn vị lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.  

(d) Số liệu kiểm kê thực tế và số liệu trên sổ chi tiết hàng tồn kho có chênh lệch 
đáng kể. Được biết trong năm, đơn vị đã cài đặt một phần mềm theo dõi kế toán hàng 
tồn kho mới. 

Trong tình huống này, sai sót có thể tồn tại trong số liệu kế toán chi tiết do áp 
dụng phần mền mới hoặc do chính công tác kiểm kê gây ra hoặc do cả hai gây ra. Các 
thủ tục kiểm toán bổ sung mà KTV cần thực hiện là: 

- KTV cần nắm được hướng giải quyết của đơn vị cũng như những nguyên 
nhân giải thích do chênh lệch hàng tồn kho này. KTV cần thu thập bằng chứng để 
đánh giá tính hợp lý các giải trình của đơn vị. 

- KTV phải tham gia quan sát đầy đủ quá trình kiểm kê và thu thập đầy đủ các 
tài liệu về kết quả kiểm kê, đảm bảo kết quả kiểm tra thu thập được đã được kiểm tra 
hợp lý bởi KTV. 
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- Rà soát bảng theo dõi nhập, xuất, tồn của hàng tồn kho mà phần mềm kế toán 
thực hiện với Sổ (thẻ) kho do thủ kho lưu trữ, xem và phát hiện các chênh lệch đáng kể 
(nếu có) về số dư đầu kỳ, tổng số lượng nhập và xuất trong kỳ. 

- Kiểm tra xem trong năm đơn vị đó thực hiện kiểm kê đều đặn không (hàng 
tháng hoặc hàng quý) và xem các chênh lệch lớn tương tự có xảy ra không. Cách xử lý 
của các kết quả kiểm kê đó như thế nào. Các chênh lệch có được giải thích thoả đáng 
không. 

- Nếu tất cả các nguyên nhân đều được giải thích là do lỗi của phần mềm máy 
tính, KTV cần đối chiếu với kết quả rà soát hệ thống thông tin quản lý của doanh 
nghiệp (mà có thể nhóm kiểm toán đã thực hiện ở phần việc kiểm tra hệ thống và thủ 
tục kiểm tra, kiểm soát ở đợt kiểm toán giữa kỳ) để xác nhận các lỗi nghiêm trọng mà 
phần mềm kế toán đang có so với các phát hiện của KTV. 

Ngoài ra cần lưu ý về yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ có ảnh hưởng đến 
các bằng chứng kiểm toán khác cũng như nội dung cần được đưa vào thư quản lý. 

Câu hỏi 5: Anh/Chị đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty 
Sao Sáng, một doanh nghiệp dịch vụ công nghệ cao vừa niêm yết trên thị trường 
chứng khoán TP.HCM. Trong quá trình tìm hiểu tình hình kinh doanh của công ty và 
áp dụng quy trình phân tích, các KTV ghi nhận những thông tin sau: 

- Tỷ số nợ phải trả trên tổng tài sản của Công ty Sao Sáng đã tăng đáng kể so 
với đầu năm (từ 30% lên 70%). 

- Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu tăng lên 20% so với năm trước, chủ yếu nhờ 
vào lợi nhuận phát sinh trong quý cuối của niên độ: Doanh thu tăng 30% so với quý 
trước, tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu cũng tăng lên. Kế toán trưởng Công ty Sao Sáng giải 
thích đó là nhờ việc áp dụng phương pháp tỷ lệ hoàn thành khi xác định doanh thu 
dịch vụ của một hợp đồng đánh giá và đề ra biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm 
môi trường cho một khu công nghiệp lớn. 

- Việc tìm hiểu về kiểm soát nội bộ cho thấy công ty Sao Sáng thiết lập có quy 
định các thủ tục xét duyệt các nghiệp vụ rất rõ ràng, tuy nhiên do quy mô nhỏ nên 
phần lớn các nhân viên đều phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Ban giám đốc công ty tỏ 
ra căng thẳng về mục tiêu lợi nhuận nên tập trung vào công tác tiếp thị, không có thời 
gian chú ý về kiểm soát nội bộ. 

Yêu cầu: Anh/Chị hãy nêu ảnh hưởng của các thông tin trên đến đánh giá của 
KTV về rủi ro kiểm toán chấp nhận được của cuộc kiểm toán và các thành phần của 
rủi ro kiểm toán (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện). 

Bài làm: Ảnh hưởng của các thông tin đã cung cấp đến đánh giá của kiểm toán 
nên về rủi ro kiểm toán chấp nhận được của cuộc kiểm toán và các thành phần của rủi 
ro kiểm toán được xác định như sau: 

1. Mức rủi ro kiểm toán chấp nhận được của hợp đồng phải giảm xuống so với 
bình thường vì 2 lý do: 

- Số người  sử dụng báo các tài chính tăng lên bao gồm các cổ đông (do công ty 
Sao sáng vừa niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. Hồ chí minh) và các chủ nợ 
(do tỷ số nợ tăng lên)  

- Khả năng phá sản của công ty tăng lên  do tỷ số nợ khá cao. 
Cụ thể: 
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Trên toàn BCTC, rủi ro do tỷ số nợ phải trả trên tổng tài sản của công ty tăng 
đáng kể so với đầu năm (từ 30% -> 70%), công ty lại kinh doanh dịch vụ công nghệ 
cao là lĩnh vực có tính cạnh tranh cao và có nhiều rủi ro làm cho nguy cơ về khả năng 
thanh toán nợ của công ty giảm xuống, khả năng hoạt động liên tục (Giả định lập Báo 
cáo tài chính) bị sút giảm, doanh nghiệp có thể lâm vào tình trạng phá sản trong thời 
gian tới.Hệ số nợ cao cũng có thể thể hiện doanh nghiệp đang phát triển quá nóng, và 
nguy cơ không trả được nợ cũng cao hơn. 

2. Rủi ro tiềm tàng cần được đánh giá là tăng lên vì các lý do sau: 
- Ban giám đốc quan tâm nhiều đến việc lập báo cáo lợi nhuận. 
- Doanh thu của dịch vụ trong kỳ được xác định theo phương pháp tỷ lệ hoàn 

thành của hợp đồng với khách hàng  là một ước tính kế toán có khả năng có sai sót 
cao. 

Cụ thể: Ban giám đốc công ty tỏ ra căng thẳng về mục tiêu lợi nhuận và phương 
pháp xác định doanh thu mà doanh nghiệp mới áp dụng nên khả năng hiểu sai chuẩn 
mực kế toán số 14, đặc biệt là phương pháp xác định doanh thu của hợp đồng dịch vụ 
liên quan đến nhiều kỳ. Cán bộ kế toán chưa hiểu đúng để thực hiện xác định phần 
công việc hoàn thành làm căn cứ xác định doanh thu, hoặc các nguyên tắc liên quan 
đến xác định doanh thu như nguyên tắc phù hợp, cơ sở dồn tích, nguyên tắc nhất quán. 
Hai nguyên nhân này dẫn đến tăng rủi ro tiềm tàng đối với: 

+ Trên toàn bộ BCTC: Lợi nhuận của cả năm bị đánh giá quá cao so với thực tế 
và khả năng Ban giám đốc công ty cố tình đẩy cao doanh thu so với thực tế để đạt lợi 
nhuận được giao. 

+ Trên góc độ Tài khoản chi tiết: TK  bị phản ánh sai (quá cao so với thực tế). 
+ Trên góc độ khoản mục BCTC chi tiết, hệ số nợ cao trong khi Ban giám đốc 

quan tâm nhiều đến việc lập báo cáo lợi nhuận làm tăng nguy cơ rủi ro phản ánh sai 
chi phí lãi vay (đối với khoản mục chi phí lãi vay), phản ánh thiếu số dư nợ (để cố tình 
làm giảm hệ số nợ phải trả so với tổng tài sản), hoặc phản ánh thừa số dư nợ do kế 
toán nhầm lẫn khi số hợp đồng vay quá nhiều, khả năng không phản ánh hết các nghĩa 
vụ liên quan trong hợp đồng vay trên các tài khoản phản ánh nợ phải trả cũng như trên 
BCTC, khả năng phân loại sai tính chất của các khoản vay (giữa nợ ngắn hạn, nợ trung 
hạn, nợ dài hạn, thuê tài chính…). 

3. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là rất cao do: 
- Ban giám đốc không quan tâm đến hệ thống kiểm soát nội bộ; 
- Thiếu sự phân chia trách nhiệm. 
Cụ thể: 
Quy mô của công ty nhỏ khiến cho phần lớn các nhân viên phải kiêm nhiệm 

nhiều công việc nên thiếu sự phân chia trách nhiệm là tăng nguy cơ không phát hiện 
được sai sót của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Điều này làm tăng rủi ro kiểm 
soát, vì khi nguyên tắc bất kiêm nhiệm không được đảm bảo thì các quy định về thủ 
tục kiểm soát và xét duyệt đã được đề ra sẽ không phù hợp và khi triển khai thực hiện 
không tránh khỏi những sai sót có thể xảy ra, không còn ý nghĩa kiểm soát giữa người 
này với người khác nữa. 

Ban giám đốc công ty tỏ ra căng thẳng về mục tiêu lợi nhuận nên tập trung vào 
công tác tiếp thị, không có thời gian chú ý về kiểm soát nội bộ. Thực tế này dẫn đến: 
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(i) Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty không thể đánh giá là hoạt động có 
hiệu quả. Rủi ro kiểm soát có thể đánh giá là rất cao.  

Dựa vào các phân tích trên đây có thể thấy rủi ro tiềm tàng và đặc biệt là rủi ro 
kiểm soát được đánh giá là cao. Vì vậy rủi ro kiểm toán chấp nhận được là thấp và do 
đó mức rủi ro phát hiện chấp nhận được là rất thấp. Có nghĩa là KTV phải xây dựng và 
thực hiện một chương trình kiểm toán hợp lý nhất, với nhiều thủ tục kiểm toán hơn để 
đạt được mức độ rủi ro phát hiện chấp nhận được là rất thấp. 

Câu hỏi 6: Công ty Kiểm toán Hòa Bình đang thực hiện việc kiểm tra báo cáo 
tài chính của công ty Nam Việt, một công ty cổ phần niêm yết để công bố cho các cổ 
đông. Trong quá trình kiểm tra, KTV ghi nhận một nghiệp vụ như sau: Công ty Nam 
Việt mua một thiết bị trị giá 5.000 triệu của công ty Sơn Lâm, một công ty mà trong đó 
Nam Việt nắm 45% quyền kiểm soát. Kết quả kiểm tra chứng từ cho thấy thiết bị đã 
nhận về và công ty Nam Việt đã thanh toán tiền. Giám đốc công ty Nam Việt không 
đồng ý trình bày thông tin này trong thuyết minh báo cáo tài chính theo yêu cầu của 
KTV. 

Giả sử ngoài vấn đề nêu trên, không có vấn đề bất thường hay cần phải lưu ý 
nào khác. 

Yêu cầu: Anh/Chị hãy lập báo cáo kiểm toán để trình bày ý kiến của mình về 
báo cáo tài chính của công ty Nam Việt. 

Bài làm: Lập Báo cáo kiểm toán để trình bày ý kiến của kiểm toán nêu về 
BCTC của công ty Nam Việt. 

CÔNG TY KIỂM TOÁN HÒA BÌNH 

Địa chỉ, điện thoại, fax... 
Số :.............. 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA CÔNG TY  NAM VIỆT 

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty NAM VIỆT 
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 

31/12/X, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo 
cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X  được lập ngày ... của Công ty Nam 
việt  từ trang ... đến trang ... kèm theo.  

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc 
công ty.  Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết 
quả kiểm toán của chúng tôi. 

Cơ sở ý kiến: 
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 

Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có 
sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng 
yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các 
thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài 
chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được 
chấp nhận), các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét 
đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài 
chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở 
hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 
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Ý kiến của KTV: 
Trong năm tài chính hiện hành, Công ty dã mua một thiết bị trị giá 5.000 triệu 

đồng từ một bên liên quan và nghiệp vụ này không được trình bày trong thuyết minh 
báo cáo tài chính. Giá trị còn lại của thiết bị này được bao gồm trên bảng cân đối kế 
toán là xxx đồng và chi phí khấu hao trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là yyy 
đồng. 

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ việc trình bày thiếu trên,  báo cáo tài chính 
đã phản ánh  trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 
công ty NAM VIỆT tại ngày 31/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực 
và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

Hà Nội, ngày... tháng... năm ...  
CÔNG TY KIỂM TOÁN  HOÀ BÌNH   

Giám đốc  KTV 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)  (Họ và tên, chữ ký) 

Số đăng ký hành nghề...  Số đăng ký hành nghề... 
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ĐỀ THI 
Câu hỏi 1: Anh (Chị) giải thích điều kiện và trách nhiệm của KTV hành nghề?
Bài làm: 
a) Điều kiện của KTV hành nghề
- Muốn là KTV (KTV) hành nghề trước hết phải có đủ tiêu chuẩn KTV theo qui 

định:
+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp 

hành pháp luật 
+ Có bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng hoặc kế toán - 

kiểm toán, có thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán từ 5 năm trở 
lên hoặc đã làm trợ lý kiểm toán trong một DNKT từ 4 năm trở lên.

+ Có khả năng sử dụng tiếng nước ngoài thông dụng và sử dụng thành thạo máy 
vi tính.

+ Có chứng chỉ KTV do Bộ Tài chính cấp.
Người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán, kiểm toán do tổ 

chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán được Việt nam thừa nhận 
cấp thì phải đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán Việt 
Nam do Bộ Tài chính tổ chức.

- Phải có hợp đồng lao động làm việc trong  một DNKT được thành lập và hoạt 
động hợp pháp ở Việt nam. Riêng đối với người nước ngoài thì phải được phép cư trú 
tại Việt Nam từ 1 năm trở lên. 

- Các điều kiện khác: 
+ Tại một thời điểm nhất định, KTV chỉ được đăng ký và hành nghề tại một 

DNKT; 
+ Người đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm thứ hai trở đi phải có thêm điều 

kiện tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo qui định. 
b) Trách nhiệm của KTV hành nghề
- Chấp hành các nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập quy định (bao gồm:

Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chịu trách nhiệm trước pháp luật
về hoạt động nghề nghiệp và kết quả kiểm toán, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kiểm
toán, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, đúng 
pháp luật, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập, bảo mật các thông tin của đơn 
vị được kiểm toán, trừ trường hợp đơn vị được kiểm toán đồng ý hoặc pháp luật có 
quy định khác). 

- Trong quá trình thực hiện dịch vụ, KTV không được can thiệp vào công việc 
của đơn vị đang được kiểm toán.

- Ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm về hoạt động nghề nghiệp của
mình. 

- Từ chối làm kiểm toán cho khách hàng nếu xét thấy không đủ năng lực
chuyên môn, không đủ điều kiện hoặc khách hàng vi phạm các quy định của Nghị định 
về kiểm toán độc lập. 

- Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp. 
Thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.
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- KTV hành nghề vi phạm các qui định liên quan đến hành nghề kiểm toán, 
trách nhiệm của KTV hành nghề, các trường hợp không được làm kiểm toán, các hành 
vi nghiêm cấm đối với KTV hành nghề thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị 
tạm đình chỉ, cấm vĩnh viễn đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc phải chịu trách nhiệm 
theo quy định của pháp luật. 

- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 
Câu hỏi 2: Anh (Chị) trình bày trách nhiệm của KTV đối với gian lận và sai sót 

của đơn vị được kiểm toán? Khi phát hiện gian lận và sai sót thì KTV phải làm gì? 
Bài làm: 
a) Trách nhiệm của KTV đối với gian lận và sai sót: Trong quá trình kiểm toán, 

KTV có trách nhiệm giúp đơn vị phát hiện, xử lý và ngăn ngừa gian lận và sai sót, 
nhưng KTV không phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa các gian lận 
và sai sót ở đơn vị mà họ kiểm toán. 

 Khi lập kế hoạch và khi thực hiện kiểm toán, KTV phải đánh giá rủi ro về 
những gian lận và sai sót có thể có, làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính và 
phải trao đổi với Giám đốc (hoặc người đứng dầu) đơn vị về mọi gian lận hoặc sai sót 
quan trọng  phát hiện được. 

 Trên cơ sở đánh giá rủi ro, KTV phải thiết lập các thủ tục kiểm toán thích hợp 
nhằm đảm bảo các gian lận và sai sót có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính 
đều được phát hiện. 

KTV phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để chứng minh là 
không có gian lận hoặc sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính; hoặc 
nếu có gian lận, sai sót thì đã được phát hiện, được sửa chữa hoặc đã trình bày trong 
báo cáo tài chính, và KTV phải chỉ ra ảnh hưởng của gian lận và sai sót đến báo cáo tài 
chính.  

Do những hạn chế vốn có của kiểm toán, nên dù đã tuân thủ các nguyên tắc và 
thủ tục kiểm toán thì rủi ro do không phát hiện hết các gian lận và sai sót của KTV làm 
ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính vẫn có thể xảy ra. Khi xảy ra rủi ro do 
không phát hiện hết các gian lận và sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán thì phải xem xét việc chấp hành đầy đủ nguyên tắc và thủ tục 
kiểm toán trong từng hoàn cảnh cụ thể và tính thích hợp của các kết luận trong báo cáo 
kiểm toán dựa trên kết quả của các thủ tục kiểm toán đã thực hiện. 

Rủi ro không phát hiện hết các sai phạm trọng yếu do gian lận cao hơn rủi ro 
không phát hiện hết các sai phạm trọng yếu do sai sót, vì gian lận thường đi kèm với 
các hành vi cố ý che dấu gian lận. KTV có quyền chấp nhận những giải trình, các ghi 
chép và tài liệu của khách hàng khi có bằng chứng về việc không có gian lận và sai 
sót. Tuy vậy, KTV phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp trong quá trình lập 
kế hoạch và thực hiện kiểm toán và phải luôn ý thức được rằng có thể tồn tại những 
tình huống hoặc sự kiện dẫn đến những sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính.  

Như vậy trong quá trình kiểm toán, KTV có trách nhiệm giúp đỡ đơn vị được 
kiểm toán trong việc phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các gian lận và sai sót, nhưng KTV 
không phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa các gian lận và sai sót ở 
đơn vị mà mình kiểm toán khi lập kế hoạch và khi thực hiện kiểm toán. KTV phải 
đánh giá rủi ro về các có giân lận và sai sót có thể có, làm ảnh hưởng trọng yếu đến 
Báo cáo tài chính và phải thiết lập các thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm đảm bảo các 
gian lận và sai sót có ảnh hưởng tất yếu đến BCTC đều được phát hiện. 
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b) Khi phát hiện gian lận và sai sót, KTV phải:  
- Thông báo cho giám đốc hoặc người đứng đầu: KTV phải thông báo kịp thời 

những phát hiện của mình cho Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong thời hạn nhanh 
nhất trước ngày phát hành BCTC, hoặc trước ngày phát hành Báo cáo kiểm toán, khi: 

+ KTV nghi ngờ có gian lận, mặc dù chưa đánh giá được ảnh hưởng của gian 
lận này tới báo cáo tài chính; 

+ Có gian lận hoặc có sai sót trọng yếu. 
Khi nghi ngờ có gian lận, hoặc phát hiện ra gian lận hoặc sai sót trọng yếu đã 

xảy ra hoặc có thể xảy ra, KTV phải cân nhắc tất cả các tình huống xem cần thông báo 
cho cấp nào. Trường hợp có gian lận, KTV phải đánh giá khả năng gian lận này liên 
quan đến cấp quản lý nào. Trong hầu hết các trường hợp xảy ra gian lận, KTV phải 
thông báo cho cấp quản lý cao hơn cấp của những người có dính líu đến gian lận đó. 
Khi nghi ngờ gian lận có liên quan đến người Lãnh đạo cao nhất trong đơn vị được 
kiểm toán thì thông thường KTV phải tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp 
luật để xác định các thủ tục cần tiến hành. 

- Thông báo cho người sử dụng báo cáo kiểm toán: Nếu KTV kết luận rằng có 
gian lận hoặc sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính nhưng gian lận 
hoặc sai sót này không được đơn vị sửa chữa hoặc không được phản ảnh đầy đủ trong 
báo cáo tài chính, thì KTV phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc ý kiến không 
chấp nhận. 

Trường hợp có gian lận hoặc sai sót có thể làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo 
cáo tài chính mặc dù đã phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính nhưng KTV vẫn phải 
chỉ rõ ra trong Báo cáo kiểm toán. 

Nếu đơn vị không cho phép KTV thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán 
thích hợp để đánh giá gian lận hoặc sai sót đã xảy ra hoặc có thể xảy ra làm ảnh hưởng 
trọng yếu đến báo cáo tài chính thì KTV phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc 
ý kiến từ chối vì phạm vi kiểm toán bị giới hạn. 

Nếu không thể xác định được đầy đủ gian lận hoặc sai sót đã xảy ra do hạn chế 
khách quan từ bên ngoài hoặc do chủ quan trong đơn vị được kiểm toán thì KTV phải 
xét tới ảnh hưởng của gian lận hoặc sai sót này tới Báo cáo kiểm toán. 

- Thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan: 
KTV có trách nhiệm bảo mật các thông tin, số liệu của khách hàng, trừ trường 

hợp đơn vị được kiểm toán có gian lận hoặc sai sót mà theo qui định của pháp luật, 
KTV phải thông báo hành vi gian lận hoặc sai sót đó cho cơ quan chức năng có liên 
quan. Trường hợp này, KTV được phép trao đổi trước với chuyên gia tư vấn pháp luật. 

KTV được phép chấm dứt hợp đồng kiểm toán khi xét thấy đơn vị được kiểm 
toán không có biện pháp cần thiết để xử lý đối với gian lận mà KTV cho là cần thiết 
trong hoàn cảnh cụ thể, kể cả các gian lận không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài 
chính.  

Trường hợp rút khỏi hợp đồng kiểm toán, nếu KTV khác được thay thế yêu cầu 
cung cấp thông tin về khách hàng thì KTV hiện tại phải thông báo rõ lý do chuyên 
môn dẫn tới buộc phải chấm dứt hợp đồng. KTV hiện tại có thể thảo luận và thông báo 
với KTV khác được thay thế về các thông tin của khách hàng phù hợp với luật pháp, 
yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán có liên quan và phạm vi cho phép của 
khách hàng. Nếu khách hàng không cho phép thảo luận về công việc của họ thì KTV 
hiện tại cũng phải thông báo về việc không cho phép này cho KTV được thay thế. 
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Câu hỏi 3: Khi thu thập bằng chứng kiểm toán đối với khoản mục “Nợ phải thu 
của khách hàng” cần phải thoả mãn những cơ sở dẫn liệu nào? KTV thường quan tâm 
và chú ý hơn đến những cơ sở dẫn liệu nào, vì sao? Trình bày khái quát các thủ tục 
kiểm toán cần áp dụng đối với kiểm toán khoảm mục “Nợ phải thu khách hàng”. 

Bài làm: 
* Khi thu thập bằng chứng kiểm toán đối với khoản mục “Nợ phải thu của 

khách hàng”, cần phải thoả mãn các cơ sở dẫn liệu: 
- Hiện hữu và quyền: Tất cả các khoản nợ phải thu của khách hàng phản ánh 

trên BCTC là có thật và thuộc quyền sở hữu của đơn vị 
- Đầy đủ: Tất cả các khoản nợ phải thu đã phát sinh có liên quan đến báo cáo tài 

chính phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ . 
- Đánh giá và chính xác: Các khoản nợ phải thu được đánh giá và tính toán trên 

cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành, các khoản phải thu phát sinh phải 
được ghi chép phản ánh đúng và việc tổng hợp tính toán số liệu là chính xác. 

- Trình bày và công bố: Các khoản nợ phải thu được phân loại, trình bày và 
công bố phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 

* KTV thường quan tâm và chú ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu là sự hiện hữu và 
đánh giá vì các khoản nợ phải thu khách hàng thường bị khai báo cao hơn thực tế và 
việc lập dự phòng các khoản nợ phải thu theo giá trị có thể thu hồi là một ước tính kế 
toán và có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. 

* Khái quát các thủ tục kiểm toán cần áp dụng đối với kiểm toán nợ phải thu 
khách hàng: 

- Các thủ tục kiểm soát để tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối 
với chu trình bán hàng và thu tiền: 

+ Tiếp nhận đơn đạt hàng và xét duyệt hạn mức bán chịu: Kiểm tra danh sách 
khách hàng, các thông tin liên quan về xét duyệt bán chịu, cần chọn mẫu chứng từ và 
kiểm tra sự phân tách trách nhiệm giữa phần tiếp nhận và phê duyệt tính liên tục của 
hoá đơn với phiếu gửi hàng, chọn mẫu kiểm tra các lệnh bán hàng...  

+ Gửi hàng và lập hoá đơn: Chọn mẫu hoá đơn để kiểm tra sự phù hợp giữa số 
lượng, đơn giá trên hoá đơn so với phiếu giao hàng, lệnh bán hàng, đơn đặt hàng. 
Chọn mẫu hoá đơn  kiểm tra chi tiết số lượng, đơn giá, chiết khấu, việc thanh toán đối 
chiếu sổ chi tiết doanh thu, nợ phải thu... lưu ý đánh số liên tục của hoá đơn và phiếu 
gửi hàng. Kiểm tra để phát hiện các hàng hoá đã có phiếu gửi hàng mà chưa lập hoá 
đơn. Chọn mẫu chứng từ kiểm tra sự phù hợp giữa số lượng, đơn giá trên hoá đơn so 
với phiếu giao hàng, lệnh bán hàng 

+ Kế toán nợ phải thu: Chọn mẫu kiểm tra chứng từ một số khách hàng, kiểm 
tra đối chiếu chi tiết với tổng hợp, việc gửi thông báo nợ định kỳ, xem xét sự hợp lý 
của việc xét duyệt xử lý xoá sổ nợ khó đòi. Cụ thể: 

- Sự phân tách trách nhiệm giữa người theo dõi, ghi sổ và người kiểm tra, lập 
giấy đòi nợ 

-  Sự phù hợp giữa sổ tổng hợp và chi tiết nợ phải thu của khách hàng 
- Việc theo dõi các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi 
- Sự phê duyệt phù hợp cho việc xoá sổ nợ phải thu. 
- Các thử nghiệm cơ bản chủ yếu: 
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+ Quy trình phân tích: 
. Phân tích số dư nợ phải thu, phân tích theo tuổi nợ cuối kỳ và đầu kỳ để nhận 

biết các thay đổi bất thường 
. Tính vòng quay nợ phải thu và so sánh với kỳ trước, với trung bình ngành… 

để phát hiện các khoản nợ quá hạn bất thường. 
. Tính tỷ lệ dự phòng nợ phải thu khó đòi trên doanh thu, tính tỷ lệ dự phòng  

nợ phải thu khó đòi trên tổng nợ phải thu cuối kỳ so với kỳ trước, xem xét sự hợp lý 
của việc xoá sổ nợ khó đòi. 

+ Gửi thư xác nhận 
. Gửi thư xác nhận là thủ tục kiểm toán rất hiệu quả để khẳng định tính hiện hữu 

của Nợ phải thu. Thời điểm gửi thư xác nhận tốt nhất ngay sau thời điểm kết thúc niên 
độ hoặc trước khi kết thúc niên độ tuỳ từng trường hợp thể và kiểm tra những nghiệp 
vụ phát sinh giữa thời gian xác nhận với thời điểm kết thúc niên độ. 

KTV phải gửi thư xác nhận nếu xét thấy có khả năng khách nợ sẽ phúc đáp. 
Nếu xét thấy có khả năng khách nợ không phúc đáp thư xác nhận, KTV phải 

thiết kế các thủ tục thay thế, ví dụ như: Kiểm tra các tài liệu tạo thành số dư nợ phải 
thu và xem xét việc thanh toán các khoản nợ phải thu phát sinh sau ngày kết thúc niên 
độ. 

. Thư xác nhận có thể thực hiện theo 2 dạng: Dạng A ghi rõ số nợ phải thu và 
yêu cầu khách nợ xác nhận là đúng hoặc bằng bao nhiêu hoặc dạng B không ghi rõ số 
nợ phải thu mà yêu cầu khách nợ ghi rõ số nợ phải thu hoặc có ý kiến khác.Chọn mẫu 
gửi thư xác nhận. 

. Kiểm tra, xem xét thư trả lời.Nếu thư trả lời là không đồng ý hoặc có ý kiến 
khác thì phải tìm hiểu nguyên nhân và có các thủ tục kiểm toán bổ sung cần thiết. 
KTV cần chú ý các trường hợp không nhận được thư trả lời thì gửi xác nhận thêm. 

KTV phải theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả xác nhận tất cả thư xác nhận 
đã gửi và đã nhận để đảm bảo tất cả thư xác nhận đều được ghi nhận và đánh giá.  

+ Kiểm tra lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Ngoài qui trình phân tích, KTV 
phải tiến hành các thử nghiệm chi tiết, cụ thể: 

. Xem xét hồ sơ, trao đổi với những người có liên quan để kiểm tra các cơ sở 
dùng để lập dự phòng của đơn vị có đầy đủ không, xem xét sự phù hợp với chuẩn 
mực, chế độ kế toán.  

. Xem xét các khoản nợ phải thu quá hạn, có tranh chấp, các vụ kiện tụng pháp 
lý… để xem xét đánh giá khả năng lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. KTV phải xem 
xét việc thanh toán các khoản nợ phải thu sau ngày kết thúc niên độ kế toán. 

. Kiểm tra cơ sở và sự phê duyệt cho việc xoá sổ các khoản phải thu khó đòi 
trong năm. 

+ Kiểm tra việc khoá sổ nghiệp vụ bán hàng:  
. Khi kiểm kê ghi nhận số hiệu và nội dung các chứng từ gửi hàng cuối cùng để 

đối chiếu sau này. 
. Kiểm tra các phiếu giao hàng xung quanh ngày khoá sổ, đối chiếu với dữ liệu 

kiểm kê để xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và nợ phải thu. 
. Rà soát các nghiệp vụ bán hàng gần thời điểm cuối kỳ có giá trị lớn... 
+ Kiểm tra sự phù hợp giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết bán hàng và nợ phải thu. 
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Câu hỏi 4: Doanh nghiệp TOHADICO bán một thiết bị trả góp với tổng số tiền 
theo giá trả góp (chưa tính thuế GTGT) là 500 triệu đồng, giá bán thu tiền ngay là 380 
triệu đồng, thuế GTGT phải nộp là 38 triệu đồng. Việc bán hàng được thực hiện vào 
ngày 31/12/2005. Số tiền này được thanh toán trong vòng 5 năm kể từ ngày mua hàng, 
số tiền này được trả cuối mỗi năm là 100 triệu đồng. Lãi suất chiết khấu hàng năm là 
10%/năm. Kế toán doanh nghiệp đã tính toán và ghi nhận riêng bút toán cho năm 2005 
như sau: 

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng     538 trđ 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa và dịchvụ  450 trđ 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính    50 trđ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp       38 trđ 
(Đồng thời ghi nhận giá vốn của hoạt động trên là 300 triệu đồng) 

Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN là 28%. 
Câu hỏi: Hạch toán như vậy đúng hay sai, nếu sai thì ảnh hưởng đến Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán năm 2005 như thế nào? 
Bài làm: Giả sử số tiền trả cuối năm 100 triệu tức là cuối mỗi năm kể từ ngày 

mua hàng (31/12/2006 trở đi). 
Giả sử việc ghi nhận giá vốn thiết bị của công ty là đúng. 
Bút toán ghi nhân doanh thu bán trả góp thiết bị đã ghi của doanh nghiệp là sai. 

Bút toán đúng phải ghi là: 
Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng     538 triệu 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng    380 triệu 
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện   120 triệu 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp       38 triệu 

Toàn bộ khoản chênh lệch giữa giá bán trả góp - giá bán trả tiền ngay chưa 
được ghi nhận là doanh thu trong năm 2005 (từ 2006 mới thu). 

Việc hạch toán sai của doanh nghiệp ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: 
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng: 
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 450 - 380  =    70 triệu 
+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng  =    70 triệu 
+ Doanh thu hoạt động tài chính tăng    =    50 triệu 
+ Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng   =  120 triệu 
+ Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN tăng    =  120 triệu 
+ Chi phí thuế TNDN (thuế TNDN phải nộp) tăng 120 x 28% = 33,6 triệu 
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng     = 86,4 triệu 
Bảng cân đối kế toán bị ảnh hưởng: 
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng lên       33,6 triệu 
+ Doanh thu chưa thực hiện giảm đi     120,0 triệu 
+ Lợi nhuận chưa phân phối tăng lên         86,4 triệu 
Tổng tài sản và tổng nguồn vốn không thay đổi 
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Câu hỏi 5: Vào đầu năm 2005, Công ty HADICO mua một phần mềm mới để 
thay thế cho một phần mềm điều khiển một hệ thống máy cấp liệu tự động cho nhà 
máy sản xuất có hoạt động phức tạp (phần mềm cũ đã trang bị từ năm 2003 cùng hệ 
thống máy cấp liệu tự động). Phần mềm mới này trị giá 200 triệu đồng chưa bao gồm 
thuế GTGT, ước tính sẽ phải thay thế sau 5 năm sử dụng, giá trị thanh lý ước tính bằng 
0. Hệ thống máy cấp liệu tự động và phần mềm điều khiển cũ được mua từ năm 2003, 
có thời gian sử dụng ước tính là 6 năm. Khi nhận phần mềm mới này, kế toán doanh 
nghiệp đã tính toán và ghi nhận tài sản này trong năm 2005 như sau: 

Nguyên giá TSCĐ được ghi nhận tại năm 2005: 
Nợ TK 213 - Tài sản cố định vô hình   200 trđ 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ     20 trđ 

Có TK liên quan (111, 112, 331...)   220 trđ 
 Khấu hao năm 2005: 
 Nợ TK 6274 - Chi phí khấu hao SXC   40 trđ 
  Có TK 2143 - Khấu hao tài sản cố định vô hình  40 trđ 

Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT là 10%; Thuế suất thuế TNDN là 28%. 
Câu hỏi: Hãy chỉ ra những sai sót trong việc hạch toán các nghiệp vụ trên và 

phân tích sự ảnh hưởng của chúng tới các Báo cáo tài chính như thế nào? 
Bài làm: Việc ghi nhận phần mềm là tài sản cố định vô hình và tính khấu hao 

phần mềm là sai vì trong trường hợp này phần mềm được chứa đựng trong một thực 
thể vật chất là hệ thống máy cấp liệu tự động. Phần mềm này là một bộ phận không thể 
tách rời với hệ thống máy cấp liệu tự động để hệ thống máy cấp liệu tự động có thể 
hoạt động được. Do đó theo Chuẩn mực kế toán số 04 “TSCĐ vô hình”, phần mềm đó 
là một bộ phận của TSCĐ hữu hình, vì vậy phần mềm phải được ghi nhận là TSCĐ 
hữu hình và tính khấu hao cùng với hệ thống máy cấp liệu tự động. 

 -Việc tính và hạch toán khấu hao phần mềm sai cả số tiền và tài khoản, phải 
hạch toán khấu hao vào TK2141. 

+ Giá trị phải khấu hao của phần mềm là 200 triệu đồng. 
+ Thời gian khấu hao là 4 năm vì theo nguyên tắc thận trọng, thời gian sử dụng 

ước tính của phần mềm là 4 năm, chính bằng thời gian sử dụng ước tính còn lại của hệ 
thống máy cấp liệu tự động là 4 năm.          

Mức khấu hao hàng năm của phần mềm phải trích là: 200 x 1/4 = 50 triệu 
Mức khấu hao đã trích: 200 x 1/5         = 40 triệu 
Chênh lệch:           = 10 triệu 
Ảnh hưởng của sai sót: 
Việc ghi nhận chi phí khấu hao ít hơn mức phải ghi nhận 10 triệu đã ảnh hưởng 

đến: 
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005: 
+ Giá vốn hàng bán     giảm 10 triệu 
+ Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh  tăng 10 triệu 
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN  tăng 10 triệu 
+ Chi phí thuế TNDN(thuế TNDN phải nộp) tăng 2,8 triệu 
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN   tăng 7,2 triệu 
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* Bảng cân đối kế toán năm 2005: 
+ TSCĐ hữu hình      giảm 200 triệu                                     
+ TSCĐ vô hình                                               tăng 200 triệu 
 + Hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình   giảm 10 triệu 
 + Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  tăng 2,8 triệu 
 + Lợi nhuận chưa phân phối năm nay  tăng 7,2 triệu 
Tổng tài sản tăng 10 triệu đồng và tổng nguồn vốn tăng 10 triệu  đồng.  
Câu hỏi 6: Tại một đơn vị được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2005, có một số nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (liên quan đến các hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong nước) như sau: 

1) Khoản chênh lệch tỷ giá từ nghiệp vụ thanh toán một khoản nợ phải trả gốc 
ngoại tệ (USD) như sau: Số tiền ghi nhận phải trả ban đầu (trong năm 2005) bằng 
đồng Việt Nam là 150 triệu đồng. Do tỷ giá tăng dần trong năm nên khi thanh toán 
khoản nợ này số tiền bằng đồng Việt Nam đã trả là 160 triệu đồng. 

2) Khoản chênh lệch tỷ giá do thu hồi một khoản nợ phải thu gốc ngoại tệ 
(USD) như sau: Số tiền ghi nhận phải thu ban đầu là 300 triệu VNĐ. Do tỷ giá tăng, 
khi thanh toán thực tế số tiền bằng đồng Việt Nam thu được là 320 triệu đồng. 

3) Tại 31/12/2005, doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại một số khoản nợ vay dài 
hạn phải trả gốc ngoại tệ (USD) và phát sinh chênh lệch tỷ giá như sau: Số nợ phải trả 
được ghi nhận ban đầu bằng đồng Việt Nam là 1.500 triệu đồng. Cuối năm khi đánh 
giá lại số dư này, khoản phải trả được ghi nhận là 1.600 triệu đồng. 

Kế toán đơn vị đã hạch toán 10 triệu đồng (nghiệp vụ 1) vào chi phí hoạt động 
tài chính; 20 triệu đồng (nghiệp vụ 2) vào thu nhập hoạt động tài chính và 100 triệu 
đồng (nghiệp vụ 3) treo lại trên số dư Nợ tài khoản 4131 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
đánh giá lại cuối năm tài chính”. 

Câu hỏi: Theo Anh (Chị) đơn vị hạch toán như vậy đúng hay sai? Nếu sai thì 
ảnh hưởng đến những chỉ tiêu nào trên các Báo cáo tài chính? 

Bài làm: 
* Nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với các nghiệp vụ phải 

thu, phải trả có gốc ngoại tệ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: 
- Phát sinh bên có các TK phải trả, bên Nợ các TK phải thu ghi theo tỷ giá tại 

ngày giao dịch là tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch BQ liên ngân hàng. . 
- Khi thanh toán các khoản Nợ phải trả và khi  thu hồi các khoản Nợ phải thu, 

thì bên nợ các TK phải trả, bên có của các TK phải thu ghi theo tỷ giá ghi sổ (nhập 
trước, xuất trước, bình quân gia quyền…). 

- Chênh lệch tỷ giá được hạch toán ngay vào “Chi phí tài chính” (lỗ tỷ giá) ghi 
Nợ TK 635 hoặc “Doanh thu hoạt động tài chính” (lãi tỷ giá) ghi Có TK 515. 

Vì vậy việc hạch toán các nghiệp vụ (1) và (2) là đúng và không ảnh hưởng đến 
Báo cáo tài chính. 

* Khi đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào thởi điểm 
cuối năm tài chính, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại được 
hạch toán vào tài khoản 4131. Sau đó, kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối 
đoái phát sinh do đánh giá lại (theo số thuần sau khi bù trừ số phát sinh bên Nợ và bên 
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Có của TK 4131) vào bên Nợ TK 635 (nếu lỗ tỷ giá), hoặc bên Có TK 515 (nếu lãi tỷ 
giá). 

Vì vậy nghiệp vụ (3) đơn vị hạch toán sai (mới chỉ dừng ở TK 4131). 
Việc hạch toán như trên đã ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: 
* Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 
Việc không kết chuyển chênh lệch tỷ giá của nghiệp vụ (3) vào TK 635 “Chi 

phí tài chính”, đã làm cho: 
+ Chi phí tài chính giảm  100 triệu 
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng   100 triệu 
+ Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN tăng    100 triệu 
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng    100 triệu 
* Đối với Bảng cân đối kế toán: 
Việc không xử lý số dư cuối kỳ TK 4131 và các bút toán có liên quan đã làm 

cho:  
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay tăng    100 triệu 
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái (lỗ luỹ kế) tăng   100 triệu 
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Hội đồng thi tuyển KTV 
và kế toán viên hành nghề 
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---------------------

Đề thi viết năm 2009 
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Đề thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề 2008 
Môn: Thuế và quản lý thuế nâng cao  

Thời gian làm bài: 180 phút 
 

Câu 1 (1,5 điểm): Khi thanh tra thuế tại một cơ sở kinh doanh, cán bộ thanh tra 
thuế xác định tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp so với báo cáo của cơ sở 
kinh doanh là 300 triệu đồng. Từ những quy định pháp luật hiện hành về thuế GTGT, 
anh (chị) hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến tình hình trên và cho ví dụ minh họa.  

Câu 2 (1 điểm): Một cơ sở sản xuất ô tô trong tháng tính thuế có tổng doanh 
thu bán hàng chưa thuế GTGT là 40 tỷ đồng, trong đó, 15 tỷ đồng phải chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), còn 25 tỷ đồng không chịu thuế TTĐB. Từ những quy 
định pháp luật hiện hành về thuế TTĐB, anh (chị) hãy nêu ví dụ về những khoản 
doanh thu chịu thuế TTĐB và không chịu thuế TTĐB cho phù hợp với dữ liệu trên.  

Câu 3 (1,5 điểm): Có nhận định cho rằng “Toàn bộ thu nhập phát sinh trong 
năm tính thuế của một công dân Việt Nam đều phải chịu thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao”. Từ những quy định pháp luật hiện hành về thuế thu nhập 
đối với người có thu nhập cao, anh (chị) hãy cho biết nhận định trên đúng hay sai, 
tại sao? Cho ví dụ minh họa. 

Câu 4 (2 điểm): Công ty dệt may VT có số liệu trong kỳ tính thuế như sau: 
- Ký hợp đồng với một công ty của Hàn Quốc nhận gia công dệt 50 tấn sợi 

thành vải với định mức tiêu hao 0,2 kg sợi/mét vải. Đến kỳ hạn giao hàng, công ty 
chỉ giao được 150.000 mét vải, tiền gia công được trả theo hợp đồng là 90.000 
USD. Số vải còn lại do không đảm bảo chất lượng nên công ty phải tiêu thụ trong 
nước với giá chưa thuế GTGT 40.000 đồng/mét. Giá CIF trên hợp đồng ngoại 
thương của sợi nhập là 100.000 đồng/kg.  

- Nhập khẩu 500.000 mét vải để sản xuất hàng xuất khẩu, giá CIF trên hợp 
đồng ngoại thương của vải nhập khẩu là 50.000 đồng/mét. Công ty đã dùng toàn bộ 
số vải này sản xuất được 200.000 bộ quần áo. Trong thời gian 9 tháng kể từ ngày 
mở tờ khai nhập khẩu vải, công ty đã xuất khẩu được 140.000 bộ với giá FOB là 40 
USD/bộ. Sau 11 tháng kể từ ngày mở tờ khai nhập khẩu vải, công ty đã làm thủ tục 
xuất khẩu thêm 40.000 bộ quần áo.  

Yêu cầu: Xác định số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT công ty 
phải nộp ở khâu nhập khẩu trong kỳ; số thuế nhập khẩu được hoàn trong kỳ (Giả sử 
công ty đã nộp thuế nhập khẩu đúng thời hạn quy định của pháp luật). Biết rằng: 

- Thuế suất thuế nhập khẩu đối với sợi 10%, đối với vải 30%. Thuế suất thuế 
xuất khẩu vải 0%. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng trên 10%. 

- Giá CIF được xác định là giá tính thuế nhập khẩu.  
- Tỷ giá tính thuế: 1USD = 16.000 đồng Việt Nam. 

Câu 5 (2 điểm): Tại một doanh nghiệp sản xuất ô tô trong tháng tính thuế có tình 
hình sau: 

- Bán cho một công ty thương mại 20 xe ô tô 5 chỗ ngồi, giá chưa thuế GTGT 
450 triệu đồng/chiếc. 

- Bán cho một doanh nghiệp chế xuất 2 xe ô tô 7 chỗ, giá chưa thuế GTGT tại 
cửa khẩu khu chế xuất 390 triệu đồng/chiếc. 
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- Bán cho một công ty thương mại 50 xe ô tô 5 chỗ ngồi để xuất khẩu theo hợp 
đồng đã ký với bên nước ngoài, giá bán chưa thuế GTGT 350 triệu đồng/chiếc. 

- Tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hoá đơn mua hàng phục vụ sản 
xuất kinh doanh trong tháng là 1.200 triệu đồng. Trong đó, thuế GTGT của số vật 
tư bị tổn thất đã xác định được trách nhiệm bồi thường cá nhân là 20 triệu đồng. 

- Bảng kê vé ô tô đi công tác của cán bộ công ty có tổng giá thanh toán là 105 
triệu đồng. 

Yêu cầu: Xác định thuế TTĐB và thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong 
tháng. Biết rằng: 

- Thuế suất thuế TTĐB của ô tô 5 chỗ ngồi là 50%, « tô 7 chỗ ngồi là 30%. 
- Thuế suất thuế GTGT của ô tô 10%, dịch vụ vận tải 5%. 
- Hóa đơn mua, bán hàng hoá lập đúng quy định của pháp luật. 
Câu 6 (2 điểm): Tại một công ty kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong năm 

tính thuế có tài liệu sau (Đơn vị tiền: triệu đồng):  
1. Về doanh thu: 
- Doanh thu bán bán hàng ghi nhận theo báo cáo tài chính: 120.000 
- Công ty đã xuất một tờ hoá đơn có doanh thu chưa thuế GTGT 20.000 để chuyển 

giao hàng cho khách hàng vào ngày 31/12 năm tính thuế nhưng khách hàng chưa xác 
nhận nhận hàng. Do vậy, công ty chưa ghi nhận doanh thu vào báo cáo tài chính. 

2. Về chi phí: Tổng chi phí công ty kê khai là: 100.000. Trong đó: 
- Giá vốn của hàng hoá bán ra: 60.000 
- Lương phải trả người lao động: 20.000 
- Chi nộp phạt nộp chậm thuế: 50 
- Chi tài trợ học bổng một trường đại học công lập: 30 
- Chi trả lãi vay vốn kinh doanh của cán bộ công ty theo lãi suất 20%/năm: 

6.000. Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại mà công ty có quan hệ giao dịch 
là 17%/năm. 

- Chi may trang phục cho nhân viên: 300 
- Khoản chi thứ 11 (Quảng cáo, tiếp thị, hội họp, lễ tân, tiếp khách…) như sau: Trả 

thù lao quảng cáo trên truyền hình và báo chí: 3.500; Hội họp, lễ tân, tiếp khách: 500; 
Tham dự hội chợ và giới thiệu sản phẩm: 500. 

- Các khoản thuế, phí (khoản mục thứ 12): 1.500. Trong đó, thuế GTGT quá hạn kê 
khai khấu trừ: 100 

- Các khoản chi phí còn lại là hợp lý. 
Yêu cầu: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp 

trong năm tính thuế. Biết rằng: 
- Toàn bộ các mặt hàng công ty kinh doanh đều thuộc diện chịu thuế GTGT. 
- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  
- Tất cả các khoản chi phí nêu trên đều có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.  
- Đến hết ngày 30/4 năm sau năm tính thuế, số tiền lương chưa chi trả cho người 

lao động là: 500. 
- Vốn điều lệ của công ty là 200.000. Các thành viên mới góp được 180.000. 
- Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông. Số lượng 

lao động của công ty là 100 người./. 
 



Bộ Tài chính 

 

Đề thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề 2008 
Môn thi: Thuế và quản lý thuế nâng cao 

Thời gian làm bài: 180 phút 
 

 
Câu 1: Thông qua các quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, 
Anh (Chị) hãy chứng minh thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam góp phần khuyến 
khích xuất khẩu; tăng cường hạch toán kinh doanh, thực hiện tốt chế độ kế toán, 
lưu giữ hoá đơn chứng từ; chống trốn lậu thuế. 
Câu 2: Hãy trình bày quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Dịch vụ 
kinh doanh vũ trường; Dịch vụ mát-xa; Dịch vụ ca-si-nô; Dịch vụ kinh doanh 
giải trí có đặt cược. 
Câu 3: Chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp có được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý không? Tại sao? Cho 
ví dụ minh hoạ. 
Câu 4: Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp trong kỳ tính thuế có 
tình hình sau: 
- Sản xuất 2 loại sản phẩm: sản phẩm A và sản phẩm B, sản phẩm A chịu thuế 
giá trị gia tăng, sản phẩm B thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. 
- Sản xuất và tiêu thụ trong kỳ: 
+ Doanh thu chưa thuế giá trị gia tăng của sản phẩm A tiêu thụ trong nước : 
1.200 triệu đồng;  
+ Doanh thu tiêu thụ trong nước sản phẩm B: 800 triệu đồng.  
+ Giao cho đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng sản phẩm A, giá giao chưa 
thuế giá trị gia tăng của toàn bộ lô hàng là 400 triệu đồng (sử dụng Phiếu xuất 
kho hàng gửi bán đại lý). Cuối kỳ đại lý báo cáo đã bán được 75% lô hàng theo 
đúng giá quy định, hoa hồng đại lý chưa có thuế giá trị gia tăng là 5% trên giá 
bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đại lý nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ.  
 + Xuất khẩu sản phẩm A, doanh số theo giá FOB là 1.000 triệu đồng; Xuất khẩu 
sản phẩm B, doanh số theo giá FOB: 700 triệu đồng.  
- Mua nguyên liệu X dùng để sản xuất cả 2 sản phẩm, giá mua chưa thuế giá trị 
gia tăng là 900 triệu đồng. 
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp trên các hoá đơn giá trị gia tăng khác 
được khấu trừ trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là 
150 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn giá trị gia tăng mua nguyên 
liệu của tháng trước liền kề doanh nghiệp chưa kê khai là 40 triệu đồng.  
 Yêu cầu: Xác định thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu mà doanh nghiệp phải 
nộp trong kỳ liên quan đến tình hình trên. Biết rằng: 
- Thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm A; nguyên liệu X và hoa hồng đại 
lý là 10%. 
- Thuế suất thuế xuất khẩu sản phẩm A và B: 5%. 
- Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, chấp 
hành đúng quy định của pháp luật về hoá đơn, chứng từ. 



- Hàng hoá xuất khẩu có đủ điều kiện để khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. 
Câu 5: Một doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu trong kỳ tính thuế có tình 
hình sau:  
- Nhập khẩu một lô hàng tiêu dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế nhập 
khẩu 100.000 USD. Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ (nằm trong khu vực hải 
quan quản lý), lô hàng bị hư hại, chất lượng giảm 20%. Cơ quan Hải quan chấp 
nhận giảm thuế nhập khẩu tương ứng với mức hư hại. Trong kỳ doanh nghiệp đã 
tiêu thụ được toàn bộ lô hàng, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng là 2.800 triệu 
đồng. 
- Nhận bán hàng đại lý lô hàng tiêu dùng cho một công ty nước ngoài, giá tính 
thuế nhập khẩu 50.000 USD, trong kỳ doanh nghiệp đã tiêu thụ hết toàn bộ lô 
hàng với giá bán chưa thuế giá trị gia tăng là 1.200 triệu đồng. Hoa hồng đại lý 
(chưa thuế giá trị gia tăng) 3% trên giá nhập khẩu. 
- Mua 200.000 cây thuốc lá để xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài, 
giá mua chưa thuế giá trị gia tăng là 50.000 đồng/cây. Trong kỳ doanh nghiệp đã 
xuất khẩu được 150.000 cây, giá bán tại cửa khẩu xuất 55.000 đồng/cây. Số còn 
lại doanh nghiệp tiêu thụ trong nước với giá bán chưa thuế giá trị gia tăng 
99.000/cây thuốc lá. 
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào tập hợp trên các hoá đơn giá trị gia tăng khác 
được khấu trừ trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là 
10 triệu đồng. 
 Yêu cầu: Xác định thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu; 
thuế nhập khẩu mà doanh nghiệp phải nộp và nộp hộ trong kỳ liên quan đến tình 
hình trên. Biết rằng: 
- Thuế suất thuế giá trị gia tăng của các sản phẩm tiêu thụ trong kỳ của doanh 
nghiệp và hoa hồng được hưởng là 10%.  
- Thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng: 30%; Thuế suất thuế tiêu thụ 
đặc biệt của hàng tiêu dùng nhập khẩu: 15%; Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá 
0%. 
- Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế khâu nhập khẩu. 
- Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, chấp 
hành đúng quy định của pháp luật về hoá đơn, chứng từ. 
- Hàng hoá xuất khẩu có đủ điều kiện để khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. 
- Tỷ giá: 1USD = 16.500 đồng.     
Câu 6:  Một doanh nghiệp sản xuất trong kỳ tính thuế có số liệu sau đây: 
Doanh thu bán hàng (chưa có thuế giá trị gia tăng) là 15.000 triệu đồng, trong đó 
doanh thu bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 6.500 triệu đồng. 
Các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất trong kỳ tính thuế:  
- Khấu hao tài sản cố định là 800 triệu đồng, trong đó có 90 triệu đồng là khấu 
hao của một tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng cho sản 
xuất kinh doanh.  
- Nhập khẩu vật tư, giá tính thuế nhập khẩu 150.000 USD. Toàn bộ số nguyên 
liệu này dùng để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT tiêu thụ trong năm; 
- Chi tiền lương của doanh nghiệp: 3.000 triệu đồng, có hoá đơn, chứng từ đúng 
chế độ quy định; 



- Chi nghiên cứu khoa học 150 triệu đồng; chi phí xử lý nước thải có hoá đơn, 
chứng từ hợp pháp: 200 triệu đồng; chi hỗ trợ mở trường Mẫu giáo ở địa phương: 
100 triệu đồng;   
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn doanh nghiệp đã nộp: 610 
triệu đồng; 
- Trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định 100 triệu đồng; trợ cấp thôi việc cho 
người lao động theo chế độ: 100 triệu đồng; Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên 
cho người lao động trong doanh nghiệp 80 triệu đồng; 
- Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 30 triệu đồng;  
- Các khoản thuế, phí phải nộp trong kỳ tính thuế: Thuế môn bài: 3 triệu đồng; 
Tiền thuê đất: 15 triệu đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp: 300 triệu; 
Thuế giá trị gia tăng đầu vào: 800 triệu đồng (trong đó có 300 triệu đồng là 
khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai chậm so với thời hạn quy định). Một 
số khoản phí, lệ phí khác có hoá đơn, chứng từ hợp pháp và chi đúng quy định: 
50 triệu đồng; 
- Các khoản chi phí còn lại được coi là hợp lý. Các khoản chi trên đều có hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp. 
Các khoản thu nhập khác: 
- Lãi tiền gửi ngân hàng: 200 triệu đồng. 
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 800 triệu đồng (sau khi đã 
nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với thuế suất: 20%). Nước này chưa ký kết Hiệp 
định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.   
Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp trong 
kỳ tính thuế. Biết rằng: 
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: 30%; thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu: 
20%; thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu mua vào và của sản phẩm 
tiêu thụ đều là 10%; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 28%. Doanh nghiệp 
không được ưu đãi, không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 
- Doanh nghiệp được hỗ trợ tiền nghiên cứu khoa học từ ngân sách nhà nước: 50 
triệu đồng; Trong năm không phát sinh việc sửa chữa lớn tài sản cố định; Giá vật 
tư mua vào và định mức sử dụng vật tư phục vụ cho sản xuất trong kỳ tính thuế 
được xác định là hợp lý. 
- Chi tiền lương là căn cứ để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoàn. 
- Tỷ giá tính thuế 1USD= 16.500 đồng.  
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